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Tính chu kỳ trong kinh tế và kinh doanh
Tính chu kỳ trong kinh tế 

Nghiên cứu quan trọng nhất khám phá tính chu kỳ trong kinh 
tế là kết quả nghiên cứu của Các Mác trong Bộ Tư bản. Nền 
kinh tế tư bản chủ nghĩa là nền kinh tế hàng hoá lấy thị trường 
tự do làm động lực phát triển và là loại hình kinh tế vượt trội 
hơn so với kinh tế tự nhiên. Chu kỳ kinh tế của kinh tế hàng 
hoá, mà ở trình độ cao hơn là nền kinh tế thị trường, thể hiện ở 
chu kỳ khủng hoảng kinh tế với khoảng thời gian 8-10 năm/lần. 
Các cuộc khủng hoảng kinh tế của chủ nghĩa tư bản là các 
cuộc khủng hoảng sản xuất thừa, nghĩa là cung luôn vượt cầu. 
Các hiện tượng lặp đi lặp lại của các cuộc khủng hoảng kinh 
tế tư bản chủ nghĩa là phát triển - hưng thịnh - suy giảm - tiêu 
điều - phục hồi - phát triển… Việc phân tích quy luật kinh tế của 
các nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, trong đó có quy luật chu kỳ 
của Các Mác được coi là có độ tin cậy cao nhất, với sự kiểm 
định bằng sự kiện xảy ra cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới 
1929-1933, khi mà nền kinh tế thế giới bị giảm sâu nhất và việc 
dư thừa hàng hoá đòi hỏi phải tiêu hủy để duy trì sản xuất bình 
thường. Khủng hoảng là kết quả của tính chu kỳ, gây thiệt hại 
toàn diện đối với nền kinh tế cho nên Các Mác dự báo: khủng 
hoảng làm suy yếu kinh tế tư bản chủ nghĩa và đến một giới hạn 
nhất định, chủ nghĩa tư bản bị phủ định bằng chủ nghĩa cộng 
sản - một hình thái kinh tế - xã hội hầu như không có khủng 
hoảng hay tính chu kỳ. 

Các nhà kinh tế học hiện đại mô phỏng tính chu kỳ kinh tế 
bằng các trạng thái như đỉnh (hưng thịnh nhất) - đảo chiều (suy 
giảm) - đáy (thấp nhất) - mở rộng (phục hồi và thu hút mạnh 
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nguồn lực) - đỉnh (hưng thịnh sau khủng hoảng)… (đồ 
thị 1). Thực chất chu kỳ kinh tế là sự đối lập của hai 
trạng thái “đỉnh” và “đáy”, nhưng thực tế có những 
biến dạng nhất định theo sự thay đổi của các tham 
số kinh tế vĩ mô như GDP, cung ứng tiền tệ, tín dụng, 
việc làm, lãi suất... Đồng thời, chu kỳ kinh tế và kinh 
doanh còn là sự phản ánh quỹ đạo vận động của nền 
kinh tế và doanh nghiệp. Hơn nữa, tính chất tự do của 
nền kinh tế thị trường càng cao, tính chất chu kỳ kinh 
tế càng được bộc lộ rõ nét. Ngoài ra, hội nhập quốc 
tế sâu rộng làm tăng tính phụ thuộc lẫn nhau, vì thế 
làm nảy sinh các quan hệ qua lại làm lan tỏa tính chu 
kỳ so với nền kinh tế đóng. Một nền kinh tế thị trường 
toàn cầu vận động mang tính chu kỳ toàn cầu với sự 
dẫn đầu của các trung tâm kinh tế. 

Mặc dù nền kinh tế thị trường phát triển của các 
nước công nghiệp có các mô hình, công cụ phân 
tích và cảnh báo trước khủng hoảng nhưng chúng 
vẫn diễn ra, như khủng hoảng dầu mỏ, khủng hoảng 
nợ nước ngoài, khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu 
Á (1997-1998), khủng hoảng năng lượng, lương 
thực, tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu 2008. 
Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng mà suy cho 
cùng đó là sự biểu hiện của chu kỳ kinh tế có thể 
được giải thích do sự phát triển quá mức cơ chế tự 
do hoá kinh tế, sự giảm thiểu vai trò nhà nước hoặc 
là tình trạng cạnh tranh quá gay gắt đến mức không 
thể kiểm soát bằng kế hoạch (hay chiến lược) mà 
bằng sự kiểm định chặt chẽ, nghiêm ngặt và khách 
quan của khủng hoảng. Chu kỳ kinh tế xuất phát từ 
sự vận hành của vòng tuần hoàn kinh tế giữa các 
tác nhân kinh tế (hình 1). Các tương tác cung - cầu 
trên thị trường giữa các tác nhân thúc đẩy sự vận 
hành của vòng tuần hoàn này cũng như làm tăng sự 
dao động. Vòng tuần hoàn nếu vận hành thiếu ổn 
định có thể gây ra ách tắc cho tất cả các giao dịch 
và tiềm ẩn tình trạng khủng hoảng, suy thoái như là 
sự phản ứng tự nhiên nhằm khơi thông dòng chảy 
của giao dịch và hoạt động. 

Theo vòng tuần hoàn, có hai chủ thể quan trọng 
là hãng (hay doanh nghiệp, tập đoàn) với 4 dòng 
di chuyển là: 1- Yếu tố, 2- Hàng bán, 3- Lương, lợi 
nhuận, 4- Thu nhập; và chủ thể thứ hai là hộ gia 
đình cũng có 4 dòng di chuyển là: 1- Lao động, đất 
đai, 2- Hàng mua, 3- Chi tiêu, 4- Thu nhập. Các 
dòng di chuyển này gặp gỡ nhau trên thị trường 
hàng hoá, dịch vụ và thị trường yếu tố. Các yếu tố 
cấu thành vòng tuần hoàn phản ánh tính thực thể 
(hay trạng thái “tĩnh”) của nền kinh tế. Còn tương 
tác cung - cầu làm bộc lộ tính chu kỳ của nền kinh 
tế thể hiện trạng thái “động” của nó.  

Chẳng hạn, tính chu kỳ của thị trường lao động 
như là sản phẩm của tính chu kỳ kinh tế với hai 
trạng thái thất nghiệp và toàn dụng nhân lực cũng 
được bộc lộ, mặc dù có những độ trễ hay có sự bất 
cân xứng ở mức độ nhất định và thường không đạt 
độ chính xác cao như trong lĩnh vực tự nhiên (đồ thị 
2). Hay nói cách khác, chu kỳ kinh tế được bộc lộ 
trên thực tế khá đa dạng thông qua chu kỳ thay đổi 
của các tham số kinh tế vĩ mô. Có trường hợp dạng 
vận động chu kỳ của nền kinh tế bị biến dạng thành 
chữ U, V, L hay W.

Chu kỳ kinh tế lý thuyết Tăng trưởng GDP thực của thế giới giai đoạn 1960-2010 

Đồ thị 1: chu kỳ kinh tế lý thuyết và tăng trưởng GDP thực của thế 
giới giai đoạn 1960-2010 (nguồn: G. Mankiw, Kinh tế học và IMF) 

Hình 1: vòng tuần hoàn kinh tế và tương tác cung - cầu 
(nguồn: G. Mankiw)

Đồ thị 2: dấu hiệu chu kỳ trên thị trường lao động thực tế của Mỹ 
giai đoạn 1960-2005 (nguồn: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ}
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Ngoài ra còn có chu kỳ chính sách thương mại 
với hai trạng thái bảo hộ và tự do hoá. Tính chu kỳ 
còn biểu hiện trong chính sách tài khoá - tiền tệ với 
hai trạng thái đối lập là nới lỏng và thắt chặt, nâng 
giá hoặc giảm giá tiền tệ, tăng hay giảm lãi suất 
các loại gắn với chu kỳ kinh tế… hoặc tỷ lệ thâm hụt 
ngân sách so với GDP (đồ thị 3). 

Để chống lại chu kỳ kinh tế, J.M. Keynes cho 
rằng, cần phát huy vai trò của Chính phủ trong việc 
sử dụng quyền lực và nguồn lực quốc gia đặc biệt 
để chống lại tình trạng khủng hoảng thông qua kích 
thích tổng cầu, sử dụng các công cụ lãi suất, tiền 
tệ để tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng. Tình trạng 
khủng hoảng dư thừa là do thiếu hụt tổng cầu của 
nền kinh tế và tính chu kỳ kinh tế suy cho cùng là 
tính chu kỳ tổng cầu. 

Tính chu kỳ trong kinh doanh
Một trong những lý thuyết chu kỳ đặc trưng trong 

kinh doanh là lý thuyết chu kỳ sống (vòng đời) của 
sản phẩm. Lý thuyết này được ra đời vào năm 1966 
do Vernon đưa ra, được vận dụng chủ yếu trong 
trường phái marketing nhằm gia tăng ảnh hưởng 
của doanh nghiệp trên thị trường. 

Lý thuyết chu kỳ sống của sản phẩm trên thị 
trường được phát triển dựa trên giả định vòng đời 
sản phẩm (và cả dịch vụ) tương tự như cuộc đời con 
người, nghĩa là nó có quá trình ra đời, phát sinh, phát 
triển, suy giảm và triệt tiêu theo doanh thu hoặc lợi 
nhuận. Theo đồ thị 4, một sản phẩm xuất hiện và 
rút lui khỏi thị trường thông qua 7 giai đoạn: nghiên 
cứu và phát triển, giới thiệu, tăng trưởng, hưng thịnh, 
bão hoà, suy giảm, triệt tiêu (hay sản phẩm rút lui ra 
khỏi thị trường). Lý thuyết này được áp dụng rộng 
rãi và được mở rộng tới lý thuyết vòng đời sản phẩm 
quốc tế giải thích nguyên nhân thương mại quốc 
tế. Hơn nữa, lý thuyết này còn tạo điều kiện để các 
chủ thể thâm nhập thị trường sau đuổi kịp, thậm chí 
vượt qua các chủ thể đi trước khi đưa ra được các 
sản phẩm có tính năng vượt trội. Một quan điểm 
lạc quan trong phát triển thị trường được hình thành 
dựa trên cách tiếp cận chu kỳ sống sản phẩm. 

Thực tiễn kinh tế và kinh doanh Việt Nam từ 
góc độ chu kỳ

Nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập 
trung sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 
Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung mệnh 
lệnh, tính chu kỳ của nền kinh tế hầu như không 

có, nền kinh tế nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ 
của Chính phủ nên có thể nói lý thuyết này không 
phát huy tác dụng. Từ khi chuyển sang nền kinh tế 
thị trường định hướng XHCN, vòng tuần hoàn kinh 
tế bắt đầu phát huy tác dụng và lý thuyết chu kỳ 
kinh tế có nền tảng để vận động. Trong giai đoạn 
1990-2011, GDP của Việt Nam biến động gần như 
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Đồ thị 3: tỷ lệ thâm hụt ngân sách Liên bang so với GDP 
của Mỹ giai đoạn 1965-2008 (nguồn: Cục dự trữ Liên bang Mỹ)

Đồ thị 4: chu kỳ sống của sản phẩm (nguồn: P. Kotler)

Đồ thị 5: chu kỳ chính sách quản lý nhà nước 
(nguồn: Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế)
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mang tính chu kỳ khoảng 11 năm với hai trạng thái 
đỉnh là 9,5% (năm 1995) và 8,3% (năm 2007). Hai 
“đáy” của chu kỳ này là 4,3% (năm 1999) và 4,5% 
(năm 2009) (đồ thị 6). Điều này cho thấy nền kinh 
tế Việt Nam vận động theo chu kỳ gắn với chu kỳ 
của các cuộc khủng hoảng khu vực và thế giới năm 
1997 và năm 2008 nhưng có độ trễ nhất định và 
quá trình hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu và thị 
trường toàn cầu của kinh tế Việt Nam mới ở trong 
giai đoạn đầu. 

Thực tế cho thấy, chu kỳ kinh doanh của doanh 
nghiệp chịu tác động rất lớn của chu kỳ kinh tế, 
hay chu kỳ khủng hoảng. Đối với các doanh nghiệp, 
chu kỳ kinh doanh gắn với chu kỳ kinh tế và có thể 
giữa chu kỳ kinh tế và chu kỳ kinh doanh có mối 
quan hệ tương quan. Chẳng hạn, tính đến đầu năm 
2013 cho thấy, cuộc khủng hoảng tài chính và suy 
giảm kinh tế toàn cầu làm đóng cửa, thu hẹp sản 
xuất và phá sản trên 100 nghìn doanh nghiệp Việt 
Nam. Tuy nhiên, theo lý thuyết về chu kỳ, sau khi 
chạm đáy, nền kinh tế sẽ phục hồi và chuẩn bị phát 
triển để đạt đỉnh trong giai đoạn tiếp theo, vì thế mỗi 
doanh nghiệp cần có kế hoạch đưa sản phẩm ra thị 
trường và kết thúc có chủ đích sự tồn tại của nó, 
chu kỳ sống vẫn có thể kéo dài khi đưa sản phẩm 
sang thị trường mới hoặc đưa sản phẩm mới vào thị 
trường hiện có. 

Mỗi loại sản phẩm có dạng chu kỳ sống đặc 
thù. Ở nước ta, các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài thường theo dõi kỹ lưỡng chu kỳ sản 
phẩm của mình và của đối thủ thông qua bộ phận 

marketing cho nên thường phản ứng với tính chu kỳ 
rất hiệu quả. Chẳng hạn, Công ty liên doanh Honda 
Việt Nam là nhà sản xuất xe máy lớn nhất trên thị 
trường Việt Nam trong hàng chục năm nay. Là hãng 
có thị phần lớn nhất, Honda Việt Nam thường quan 
sát chu kỳ xe máy được sản xuất và cung ứng sản 
phẩm ra thị trường vào các thời điểm thích hợp. Vào 
năm 2002, hãng tung ra loại xe Wave a với mức 
giá khoảng 11 triệu đồng/chiếc gây “chấn động 
mạnh” thị trường xe máy và 7 năm sau (năm 2009) 
là các dòng xe khác, trong đó có dòng xe ga Lead 
với mức giá khoảng 37-39 triệu đồng/chiếc, tiếp 
tục làm “chấn động” thị trường xe máy trong nước, 
chưa kể việc liên tục cải tiến các loại xe nhằm “làm 
lạc hậu” có chủ đích các sản phẩm hiện có hay rút 
ngắn chu kỳ sống của sản phẩm, tạo lợi thế cạnh 
tranh trên thị trường. Hoặc các liên doanh (SONY, 
LG, SAMSUNG) sản xuất đồ điện tử dân dụng như 
tivi, màn hình máy tính đã nhanh chóng thực hiện 
chuyển đổi từ sản xuất màn hình thông thường sang 
màn hình tinh thể lỏng và tinh thể khí. Các công 
nghệ mới nhất trong sản xuất màn hình được áp 
dụng, làm lạc hậu nhanh chóng các màn hình sản 
xuất theo công nghệ cũ và điều này làm rút ngắn 
chu kỳ sống cho sản phẩm.   

Một số vấn đề rút ra
Lý thuyết chu kỳ kinh tế và kinh doanh đặt nền 

tảng phương pháp luận phân tích, đánh giá, dự báo 
các hiện tượng kinh tế và kinh doanh một cách hệ 
thống trong nền kinh tế thị trường. Nó có thể được 
vận dụng cả cấp độ hoạch định chính sách phát 
triển quốc gia và khu vực, quốc tế cũng như chiến 
lược kinh doanh của doanh nghiệp. Để vận dụng 
có hiệu quả lý thuyết này, cần lưu ý một số vấn đề 
sau. 

Thứ nhất, chu kỳ kinh tế (hay kinh doanh) thường 
có độ dài khá lớn, vào khoảng 8-12 năm, cho nên 
các quan sát theo thời gian phải bảo đảm khoảng 
thời gian đủ lớn (hàng chục năm, thậm chí hàng 
trăm năm). Các phân tích chu kỳ kinh tế mang đặc 
điểm của phân tích cơ bản, dài hạn cho nên đòi 
hỏi sự nhất quán cao nhất cách tiếp cận để tránh 
sai lệch. Đối với Việt Nam, các chu kỳ chính sách 
thường gắn với một nhiệm kỳ 3-5 năm cho nên 
cần có nhiều chu kỳ chính sách liên tục kết nối với 
nhau mới thấy được tính chất chu kỳ kinh tế hay 

Đồ thị 6: tăng trưởng GDP của Việt Nam giai đoạn 1990-2011 
(nguồn: Tổng cục Thống kê)



nghiên cứu - trao đổi

Số 23 năm 201358

kinh doanh đầy đủ, từ đó mới vận dụng chính sách 
phù hợp cho từng ngành/vùng/địa phương/doanh 
nghiệp...

Thứ hai, chu kỳ sản phẩm thường ngắn hơn chu 
kỳ kinh tế do cạnh tranh gay gắt, đổi mới công nghệ 
nhanh chóng, cho nên việc phân tích chu kỳ cần 
cặn kẽ, chi tiết và mang tính chuyên nghiệp cao. 
Cần có các mô hình thực nghiệm để vận dụng phân 
tích chu kỳ sản phẩm tối ưu, và do đó, các công cụ 
khảo sát thị trường để xây dựng giải pháp cần được 
vận dụng phù hợp. Đây cũng là điều kiện phát triển 
khoa học mô hình hoá và công cụ phân tích, dự báo 
kinh tế và kinh doanh. 

Thứ ba, tính chu kỳ kinh tế và kinh doanh một 
mặt cho thấy tính liên tục của quá trình vận động 
các quá trình kinh tế và kinh doanh; mặt khác, cho 
thấy tính giai đoạn (hay sự phân kỳ của chúng). Góc 
độ thứ nhất làm bộc lộ tính khái quát cao nhất về 
trạng thái vận động của thực thể. Đây là căn cứ hình 
thành và phát triển quan điểm toàn diện và tổng thể 
của chính sách. Góc độ thứ hai cho thấy các yếu tố 
nổi trội cần được khai thác trong một giai đoạn (hay 
thời kỳ). Nó tạo căn cứ để xây dựng các mục tiêu 
ưu tiên trong từng giai đoạn (hay lộ trình vận hành) 
với bước đi cụ thể. Chính vì thế, cần kết hợp cả hai 
cách tiếp cận này. 

Thứ tư, cần chú ý đến tính chu kỳ phái sinh (hay 
các bộc lộ khác) về tính chu kỳ mang tính bề mặt 
để từng bước đi sâu phân tích, tìm kiếm chu kỳ thực 
chất, thực hiện dự báo chính sách và kinh doanh 
phù hợp, bảo đảm độ tin cậy cao. Tính chu kỳ là 
phạm trù tổng hợp có nội dung khá rộng, hàm chứa 
nhiều chu kỳ mang tính bộ phận và đặc thù như 
chu kỳ việc làm, công nghệ, vốn, tiền tệ, lãi suất... 
Các phân tích chu kỳ cục bộ góp phần làm rõ chu 
kỳ vận động tổng thể. Chẳng hạn, những thay đổi 
mang tính đột phá trong chu kỳ công nghệ với sự 
xuất hiện liên tục công nghệ cao sẽ dẫn đến một 
nền kinh tế có năng suất, hiệu quả và khả năng 
cạnh tranh cao. 

Thứ năm, cần chủ động, tích cực khai thác kinh 
nghiệm tận dụng tác động của mô hình về chu kỳ 
kinh doanh của các nước để làm bài học tham chiếu 
đối với Việt Nam nhằm đưa ra chính sách hoặc chiến 
lược phù hợp. Điều này cần được thực hiện cùng với 
việc tổng kết, hệ thống hoá các vấn đề lý thuyết 

chu kỳ kinh tế và kinh doanh một cách đầy đủ để 
nghiên cứu, học tập và vận dụng vào hoạch định 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, đưa 
ra những dự báo phù hợp và hoạch định chính sách 
phát triển ngành cũng như chiến lược của doanh 
nghiệp theo hướng có lợi nhất. Hơn nữa, quá trình 
điều hành cũng cần coi trọng tính chu kỳ để tránh 
đưa ra các chính sách, công cụ, biện pháp duy ý chí 
làm lãng phí nguồn lực. Coi trọng nghiên cứu, phát 
triển các công cụ phân tích, phát hiện và khai thác 
tính chu kỳ.

Thứ sáu, cần thận trọng đối với việc vận dụng 
lý thuyết chu kỳ kinh tế và kinh doanh. Lý thuyết 
này mang tính xã hội lớn, thông qua nhận thức và 
hành động của con người, cho nên cần chú ý đến 
khả năng bị lệch lạc, độ trễ hoặc những biến dạng 
khác. Hơn nữa, tính chu kỳ kinh tế và kinh doanh là 
một quá trình khách quan được nhận thức, cho nên 
không thể tránh khỏi sự thiên lệch, méo mó nhất 
định, chưa nói là có thể có ngoại lệ (hay trường hợp 
đặc biệt). Nếu quá đề cao ngoại lệ (hay trường hợp 
đặc biệt) có thể dẫn đến phủ định hoàn toàn tính 
chu kỳ kinh tế và kinh doanh, vô hiệu hóa các tác 
động có lợi của nó. Việc vận dụng hoặc phát triển lý 
thuyết chu kỳ kinh tế và kinh doanh rất cần sự cân 
nhắc kỹ lưỡng, thử nghiệm và kiểm định thận trọng. 
Đồng thời, cũng cần giảm thiểu việc vận dụng cứng 
nhắc, khiên cưỡng hay mang tính cục bộ, rời rạc 
làm phản tác dụng mong đợi của lý thuyết n
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